Chuyên đề 4

Pháp luật về thuế

Chương I

Một số vấn đề cơ bản về thuế

I. Khái niệm và vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường

1. Khái niệm

Thuế là một phạm trù kinh tế và cũng là một phạm trù lịch sử, thuế ra đời và tồn tại cùng với sự ra đời của Nhà nước, của nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ. Thuế là công cụ kinh tế của Nhà nước để thực hiện chức năng quản lý kinh tế - xã hội của mình. Thuế theo cách hiểu đơn giản đó là khoản tiền hoặc hiện vật mà người dân hoặc các tổ chức kinh doanh bắt buộc phải nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật hoặc Thuế là khoản đóng góp bắt buộc của các cá nhân, pháp nhân và chủ thể khác cho Nhà nước theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo nhu cầu chi tiêu và thực hiện chức năng quản lý kinh tế - xã hội của Nhà nước.

2. Đặc trưng của thuế

- Thuế là hình thức động viên tài chính mang tính bắt buộc theo luật định. Phân phối thu nhập qua thuế gắn liền với quyền lực của Nhà nước. Nhà nước đặt ra thuế buộc các đối tượng phải nộp thuế để có nguồn tài chính đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ chức năng của Nhà nước;

- Thuế là khoản đóng góp của mọi tổ chức, cá nhân không mang tính hoàn trả trực tiếp cho người nộp;

- Thuế là hình thức đóng góp tài chính được quy định trước, mang bản chất giai cấp của Nhà nước. Thuế được tập trung vào ngân sách nhà nước để chi cho các mục đích sử dụng khác nhau.

3. Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường

- Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Nhiệm vụ, chức năng của Nhà nước càng nhiều thì tất yếu đòi hỏi nguồn thu từ thuế càng phải gia tăng. Hiện nay nguồn thu từ thuế chiếm khoảng 90% tổng thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên động viên về thuế phải phù hợp với khả năng kinh tế, sức đóng góp của dân. Thuế phải góp phần bồi dưỡng và khai thác nguồn thu ngày càng tăng trên cơ sở thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh;

- Thuế có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng, điều chỉnh các cân đối lớn trong nền kinh tế, điều chỉnh cơ cấu kinh tế;

- Thông qua thu thuế, nhà nước thực hiện kiểm kê, kiểm soát và quản lý nền kinh tế - xã hội;

- Thuế có vai trò điều tiết thu nhập, góp phần bảo đảm công bằng xã hội, bình đẳng về nghĩa vụ đóng góp giữa các thành phần kinh tế, các tầng lớp dân cư;

Các tổ chức kinh tế cùng hoạt động trên một lĩnh vực có nghĩa vụ nộp thuế theo thuế suất giống nhau. Sự công bằng về thuế thể hiện người có thu nhập cao thì nộp thuế nhiều, người có thu nhập thấp thì nộp thuế ít, những người có thu nhập bằng nhau thì nộp thuế giống nhau. Nhà nước thu thuế nhiều đối với người giàu để có nguồn tài chính chi cho việc xóa đói giảm nghèo.

Đảm bảo công bằng, bình đẳng còn đòi hỏi phải có biện pháp chống thất thu có hiệu quả và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật thuế.

II. Phân loại thuế

Có 3 loại thuế cơ bản, đó là: Thuế tiêu dùng, thuế thu nhập và thuế tài sản

1. Thuế tiêu dùng

Thuế tiêu dùng là loại thuế đánh vào phần thu nhập đem ra chi tiêu, mua hàng hóa dịch vụ của các đối tượng nộp thuế. Thuộc loại thuế này gồm có các sắc thuế như: Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất, nhập khẩu. Đặc điểm quan trọng nhất của loại thuế tiêu dùng là mang tính chất gián thu. Gọi là gián thu vì thuế này được cộng vào giá cả hàng hóa, dịch vụ. Người nộp thuế là người cung cấp hàng hóa, dịch vụ nhưng người chịu thuế chủ yếu là người tiêu dùng. Nhà nước thu thuế của người tiêu dùng gián tiếp thông qua người bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Do tính chất gián thu nên thuế tiêu dùng có một số đặc điểm sau đây:

- Thuế được thực hiện thông qua hoạt động tiêu dùng của người mua hàng hóa, dịch vụ. Tiêu dùng nhiều phải nộp thuế nhiều, tiêu dùng ít thì nộp thuế ít;

- Thuế tiêu dùng đem lại nguồn thu lớn và ổn định cho ngân sách nhà nước vì nó là một bộ phận cấu thành trong giá cả hàng hóa, dịch vụ. Trong khi đó quy mô tiêu dùng của xã hội khá ổn định và ngày càng mở rộng, phát triển;

- Thuế tiêu dùng không căn cứ vào khả năng hoàn cảnh của đối tượng nộp thuế. Tiêu dùng cùng một loại hàng hóa như nhau thì đều phải nộp thuế như nhau không phân biệt kẻ giàu người nghèo.

Tùy theo mục đích và phạm vi đánh thuế có thể có loại thuế tiêu dùng chung như: Thuế GTGT, nhưng cũng có các loại thuế tiêu dùng chỉ đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ đặc biệt để hướng dẫn tiêu dùng hoặc điều tiết mạnh đối với một số người có thu nhập cao, tiêu dùng các loại hàng hóa, dịch vụ cao cấp, xa xỉ như thuế tiêu thụ đặc biệt có tác dụng bổ sung khắc phục tính luỹ thoái của thuế gián thu; thuế GTGT góp phần đảm bảo công bằng xã hội. Thuế xuất, nhập khẩu không chỉ nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà còn là công cụ hữu hiệu để bảo hộ sản xuất nội địa.

Thuế GTGT và thuế tiêu thụ đặc biệt là nguồn thu chủ yếu bù đắp cho sự suy giảm của thuế nhập khẩu theo xu hướng tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Thuế thu nhập

Thuế thu nhập là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập nhận được của các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Thuộc loại thuế này gồm có các sắc thuế như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Đặc điểm quan trọng của hai loại thuế này là mang tính trực thu, tức là đối tượng nộp thuế đồng thời là đối tượng chịu thuế do đó việc đánh thuế căn cứ vào mức thu nhập và khả năng nộp thuế của đối tượng nộp. Thuế thu nhập có một số vai trò sau đây:

- Là công cụ hữu hiệu nhằm phân phối lại thu nhập giữa các tổ chức, cá nhân trong xã hội, góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch giàu nghèo trong xã hội, đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường;

- Là nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước;

- Là công cụ kích thích tiết kiệm, đầu tư nâng cao hiệu quả xã hội. Thông qua ưu đãi miễn, giảm thuế để hướng dẫn đầu tư, điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế theo định hướng của Nhà nước;

- Khắc phục tính lũy thoái của thuế tiêu dùng.

3. Thuế tài sản

Thuế tài sản là một loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của người sở hữu tài sản hoặc có quyền sử dụng tài sản. Căn cứ để đánh thuế tài sản là các tài sản.

Thuế này là một loại thuế bổ sung cho thuế thu nhập vì nó đánh vào thu nhập được tài sản hóa nhằm đảm bảo bao quát được hết nguồn thu và phân phối lại thu nhập góp phần đảm bảo công bằng xã hội và quản lý, kiểm kê, kiểm soát của Nhà nước đối với các loại tài sản có giá trị lớn như bất động sản, ô tô, tàu thuyền… Thuộc loại thuế tài sản gồm có các sắc thuế như: Thuế trước bạ, thuế nhà đất, thuế quà biếu, quà tặng, thuế tài nguyên.

III. Các tiêu chuẩn của một hệ thống thuế hiện đại

Một hệ thống thuế bao gồm nhiều sắc thuế, giữa các sắc thuế có mối quan hệ chặt chẽ và bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau để tạo thành một chỉnh thể thống nhất nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra.

Một hệ thống thuế được coi là hiện đại khi nó thỏa mãn được các tiêu chuẩn sau đây:

- Có hiệu quả: Hiệu quả được thể hiện ở hai góc độ là hiệu quả về kinh tế và hiệu quả trong sự tương quan giữa lợi ích và chi phí;

- Công bằng: Thể hiện ở việc đối xử như nhau đối với các đối tượng có điều kiện, hoàn cảnh giống nhau và người có thu nhập cao phải nộp thuế nhiều hơn người có thu nhập thấp;

- Tương đối ổn định về mặt pháp lý và linh hoạt về mặt kỹ thuật: Thể hiện ở chỗ căn cứ vào chính sách thuế, người đầu tư có thể tính toán được trong thời gian khá dài kết quả sản xuất, kinh doanh của họ. Đồng thời chính sách thuế cũn phải hàm chứa khả năng tự điều chỉnh để thích ứng với sự biến đổi của điều kiện kinh tế và linh hoạt đối với một số trường hợp ngoại lệ;

- Phù hợp với thông lệ quốc tế: Thể hiện ở sự phù hợp về kết cấu và đảm bảo các nguyên tắc, nội dung cơ bản của hệ thống thuế của đa số các nước trong khu vực và trên thế giới.

Chương II

Pháp luật về thuế và quản lý
một số sắc thuế chủ yếu

I. Thuế gTGT

1. Khái niệm và tác dụng của thuế GTGT

1.1. Khái niệm
Thuế GTGT - một trong những thành tựu lớn nhất về cải cách thuế trong thế kỷ XX, là một loại thuế được xuất hiện lần đầu tiên ở Pháp, sau đó được áp dụng ở tất cả các nước thành viên của Cộng đồng châu Âu (nay là Liên Minh châu Âu) và hiện nay đang được áp dụng phổ biến tại hàng trăm nước trên thế giới.

ở nước ta, thuế GTGT đã được đưa vào nghiên cứu, áp dụng thí điểm từ năm 1993 trong phạm vi 11 doanh nghiệp thuộc 3 ngành đường, dệt, xi măng. Sau đó, thuế GTGT được ban hành thành Luật và được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa IX vào ngày 10/5/1997 và chính thức được thi hành kể từ 01/01/1999 để thay thế cho Luật Thuế doanh thu.

Trong quá trình thực thi, Luật thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần
 nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh, phù hợp với thực tiễn nước ta trong từng thời kỳ.

Có thể định nghĩa như sau:

Thuế GTGT (còn được gọi là VAT - Value Added Tax hoặc TVA - Taxe sur la Valeur Ajoutée) là loại thuế gián thu đánh vào tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Được gọi là thuế GTGT vì thực chất thuế chỉ đánh vào phần giá trị gia tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông  đến tiêu dùng. Tổng số thuế thu được ở mỗi khâu chính bằng với số thuế tính trên giá bán cho người tiêu dùng cuối cùng. Thuế GTGT do người tiêu dùng cuối cùng chịu, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ là người nộp thuế vào NSNN thay cho người tiêu dùng thông qua việc cộng thuế vào giá bán mà người tiêu dùng phải thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ.

1.2. Tác dụng của thuế GTGT

Thuế GTGT có diện điều chỉnh rộng (đối với mọi hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam) và khắc phục được những nhược điểm của thuế doanh thu trong cơ chế thị trường (không thu thuế trùng lắp vào các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh), nên có tác dụng:

- Đảm bảo nguồn thu lớn, ổn định, kịp thời về cho NSNN, góp phần tăng cường tài chính quốc gia, đảm bảo nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo và củng cố an ninh, quốc phòng.

- Khuyến khích SXKD phát triển, khuyến khích đầu tư, khuyến khích xuất khẩu (do cơ chế đặc thù về khấu trừ, hoàn thuế GTGT: thuế đầu tư vào đã trả khi mua các sản phẩm đầu tư dùng cho SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế được khấu trừ toàn bộ; hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không phải nộp thuế khi xuất khẩu mà còn được hoàn lại toàn bộ số thuế đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ để sản xuất hàng xuất khẩu).

Thuế GTGT có tác dụng tích cực trong việc khuyến khích xuất khẩu, khuyến khích đầu tư và từ đó, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

- Khuyến khích doanh nghiệp tăng cường hạch toán kinh doanh, thực hiện tốt chế độ kế toán, lưu giữ hóa đơn, chứng từ; chống trốn, lậu thuế; nâng cao tinh thần tự giác của các đối tượng kinh doanh.

- Góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, làm cho hệ thống chính sách thuế từng bước phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo thuận lợi cho quá trình hội nhập kinh tế của nước ta với khu vực và thế giới.

2. Phạm vi áp dụng của thuế GTGT

2.1. Đối tượng nộp thuế GTGT

Đối tượng nộp thuế GTGT là các tổ chức, cá nhân có hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, không phân biệt ngành nghề, tổ chức, hình thức kinh doanh (gọi chung là cơ sở kinh doanh); tổ chức, cá nhân có nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT (gọi chung là người nhập khẩu).

Tổ chức kinh doanh bao gồm: doanh nghiệp dưới mọi loại hình thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức kinh doanh của các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, các loại hình HTX,…;

Cá nhân kinh doanh bao gồm những người kinh doanh độc lập, hộ kinh doanh và các cá nhân hợp tác với nhau để cùng SXKD nhưng không lập pháp nhân.

2.2. Đối tượng chịu thuế, đối tượng không thuộc diện chịu thuế

a. Đối tượng chịu thuế GTGT

Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho SXKD và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế nêu tại Mục b dưới đây.

b. Đối tượng không chịu thuế GTGT

Có 28 danh mục hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT (từ 01/01/2009 còn 25 danh mục), có thể được phân theo các nhóm chủ yếu sau:

· Nhóm hàng hóa, dịch vụ là sản phẩm của nông nghiệp
- Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ sơ chế thông thường của các tổ chức, cá nhân tự sản xuất, bán ra và ở khâu nhập khẩu.

- Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền;

- Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp;

- Sản phẩm muối bao gồm: muối sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt.

· Nhóm hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế vì lý do thương mại quốc tế

- Hàng hóa nhập khẩu trong các trường hợp: viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu thuộc nguồn vốn ODA không hoàn lại), quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; quà biếu, quà tặng cho cá nhân ở Việt Nam theo mức quy định của Chính phủ; đồ dùng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế; hàng là đồ dùng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi về nước mang theo.

Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo mức miễn thuễ nhập khẩu quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam;

Hàng hóa, dịch vụ bán cho đối tượng miễn trừ ngoại giao theo Pháp lệnh miễn trừ ngoại giao.

· Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT vì lý do xã hội

- Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm người học, bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng và tái bảo hiểm.

- Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi.

- Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật.

- Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp.

- Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học - kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; in tiền.

- Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư; duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ.

- Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội.

- Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong nội thành, nội thị, trong các khu công nghiệp hoặc giữa thành thị với khu công nghiệp lân cận theo tuyến đường, điểm đỗ, thời gian chạy, giá vé cước do cấp có thẩm quyền quy định.

· Không thuộc diện chịu thuế để phù hợp với thông lệ quốc tế:

- Dịch vụ cấp tín dụng; kinh doanh chứng khoán; chuyển nhượng vốn; dịch vụ tài chính phát sinh, bao gồm hoán đổi lãi suất, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, quyền chọn mua, bán ngoại tệ và các dịch vụ tài chính phát sinh khác theo quy định của pháp luật.

- Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

· Không chịu thuế vì một số lý do khác:

- Chuyển quyền sử dụng đất.

- Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; phần mềm máy tính, trừ phần mềm xuất khẩu.

- Máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; tàu bay, dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, thuê các nước ngoài sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và để cho thuê.

- Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở.

- Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

- Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng và các loại vàng chưa chế tác thành sản phẩm mỹ nghệ, đồ trang sức hay sản phẩm khác.

- Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến theo quy định của Chính phủ.

· Không chịu thuế do người kinh doanh có thu nhập thấp

Hàng hóa, dịch vụ của cá nhân kinh doanh có mức thu nhập bình quân tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp trong nước.

Cơ sở kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT nêu trên không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ để sử dụng cho SXKD hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, trừ trường hợp hàng hóa, dịch vụ được áp dụng mức thuế suất 0% theo quy định của Luật thuế GTGT.

3. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế GTGT là giá tính thuế và thuế suất.

3.1. Giá tính thuế GTGT

Giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ được xác định cụ thể như sau:

(i). Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở SXKD bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT;

(ii). Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu làm căn cứ tính thuế GTGT được xác định là giá nhập tại càng nhập, đã bao gồm cả phí vận tải và bảo hiểm quốc tế (còn gọi là giá CIF).

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế GTGT là giá hàng hóa nhập khẩu cộng với (+) thuế nhập khẩu xác định theo mức thuế phải nộp sau khi đã được miễn, giảm.

(iii). Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng cho là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cơ sở kinh doanh xuất để tiêu dùng không phục vụ cho SXKD hoặc dùng cho SXKD hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải tính thuế GTGT đầu ra, giá tính thuế tính theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại.

Đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ như xuất hàng hóa để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phải tính, nộp thuế GTGT.

(iv) Đối với dịch vụ do phía nước ngoài cung ứng cho các đối tượng tiêu dùng ở Việt Nam, giá tính thuế GTGT là giá dịch vụ phải thanh toán cho phía nước ngoài.

(v). Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền cho thuê chưa có thuế GTGT. Trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì giá tính thuế là tiền cho thuê trả từng kỳ hoặc trả trước cho thời hạn thuê chưa có thuế GTGT. Giá cho thuê tài sản do các bên thỏa thuận được xác định theo hợp đồng.

Trường hợp thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải của nước ngoài loại trong nước chưa sản xuất được để cho thuê lại, giá tính thuế được trừ giá thuê phải trả cho nước ngoài.

(vi). Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm là giá tính theo giá bán trả một lần chưa có thuế GTGT của hàng hóa đó, không bao gồm khoản lãi trả góp, lãi trả chậm;

(vii). Đối với gia công hàng hóa, là giá gia công chưa có thuế GTGT, bao gồm: tiền công, tiền nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và các chi phí khác để gia công.

(viii). Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT.

- Đối với trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu thì giá tính thuế bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu.

Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị;

- Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao thì giá tính thuế tính theo giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT.

(ix). Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản là giá bán bất động sản chưa có thuế giá trị gia tăng, trừ giá chuyển quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước, cụ thể:

- Trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc trúng đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà để bán, xây dựng cơ sở hạ tầng để chuyển nhượng, giá tính thuế là giá bán nhà, giá chuyển nhượng cơ sở hạ tầng gắn với đất, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, trừ (-) tiền sử dụng đất hoặc tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước.

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để cho thuê, giá tính thuế là giá cho thuê cơ sở hạ tầng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng được trừ (-) tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước.

- Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà để bán, xây dựng cơ sở hạ tầng để chuyển nhượng, giá tính thuế là giá bán nhà, giá chuyển nhượng cơ sở hạ tầng gắn với đất, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, trừ (-) giá nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Trường hợp có quyền sử dụng đất không thuộc các trường hợp nêu trên đầu tư xây dựng nhà để bán, xây dựng cơ sở hạ tầng để chuyển nhượng, giá tính thuế là giá bán nhà, giá chuyển nhượng cơ sở hạ tầng gắn với đất, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, trừ (-) giá chuyển quyền sử dụng đất tính theo giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định làm căn cứ tính tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước áp dụng tại thời điểm bán.

(x). Đối với hoạt động đại lý, môi giới mua bán hàng hóa và dịch vụ hưởng hoa hồng là tiền hoa hồng thu được từ các hoạt động này chưa có thuế GTGT.

Đối với đại lý vận tải, đại lý giao nhận hàng hóa, giá tính thuế là toàn bộ doanh thu bao gồm cả các khoản thu hộ khách hàng. Trường hợp doanh thu có cước vận tải quốc tế và các khoản phí phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam thì doanh thu tính thuế được trừ tiền cước vận tải quốc tế và phí phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam.

(xi). Đối với vận tải, bốc xếp, giá tính thuế là giá cước vận tải, bốc xếp chưa có thuế GTGT, không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải, bốc xếp hay thuê lại.

Đối với hoạt động vận tải hàng không, tàu biển, đường sắt… có hoạt động vận tải quốc tế thì doanh thu vận tải quốc tế (doanh thu được từ hoạt động vận tải ở nước ngoài và từ Việt Nam đi nước ngoài) không chịu thuế GTGT.

(xii). Đối với hàng hóa, dịch vụ được sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT (như tem, vé cước vận tải, vé xổ số kiến thiết..) thì giá tính thuế được xác định theo công thức sau:

 eq \a(Giá chưa có thuế; giá trị gia tăng)  =  eq \f(Giá thanh toán; 1+ thuế suất của hàng hóa, dịch vụ (%)) 
- Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá trọn gói thì giá trọn gói được xác định là giá đã có thuế để tính thuế GTGT và là doanh thu của cơ sở kinh doanh. Trường hợp giá trọn gói bao gồm các khoản không chịu thuế GTGT như chi vé máy bay vận chuyển khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam đi nước ngoài, các chi phí ăn, nghỉ, thăm quan ở nước ngoài (nếu có chứng từ hợp pháp) thì các khoản chi này được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế GTGT.

Giá tính thuế GTGT đối với các loại hàng hóa, dịch vụ tại các điểm nêu trên bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng, trừ các khoản phụ thu và phí cơ sở kinh doanh phải nộp ngân sách nhà nước.

Giá tính thuế được xác định bằng đồng Việt Nam. Trường hợp người nộp thuế có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu để xác định giá tính thuế.

3.2. Thuế suất thuế GTGT

Luật thuế GTGT quy định 3 mức thuế suất: 0%, 5%, và 10%, cụ thể như sau:

a. Mức thuế suất 0%

Thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng hóa gia công xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất; hàng hóa bán cho cửa hàng miễn thuế; hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT xuất khẩu (trừ vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ cung cấp trực tiếp cho vận tải quốc tế; dịch vụ du lịch lữ hành ra nước ngoài; dịch vụ bưu chính viễn thông từ nước ngoài chuyển về Việt Nam; dịch vụ tín dụng, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài và các hàng hóa xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa qua chế biến).

b. Mức thuế suất 5%

Hiện hành gồm Danh mục 41 nhóm hàng hóa, dịch vụ

(Tham khảo Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007).

c. Mức thuế suất 10%

áp dụng đối với các hàng hóa, dịch vụ còn lại không thuộc nhóm áp dụng thuế suất 0%, 5% nêu tren (tham khảo Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007).

4. Phương pháp tính thuế GTGT

Luật thuế GTGT quy định 2 phương pháp tính thuế: phương pháp khấu trừ thuế (sau đây gọi là phương pháp khấu trừ) và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT (sau đây gọi là phương pháp trực tiếp).

4.1. Phương pháp khấu trừ thuế

a. Đối tượng áp dụng: cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ thì hạch toán riêng hoạt động kinh doanh này để tính thuế trực tiếp trên GTGT.

b. Cách xác định thuế GTGT phải nộp:

 eq \a(Số thuế GTGT; phải nộp trong kỳ)  =  eq \a(Thuế GTGT; đầu ra)  -  eq \a(Thuế GTGT đầu; vào được khấu trừ) 
Trong đó:

- Thuế GTGT đầu ra: là tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra, được xác định bằng (=) giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân với (x) thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đó.

- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: bằng tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng đủ các điều kiện về khấu trừ thuế đầu vào theo quy định của Luật thuế GTGT.

c. Nguyên tắc xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (chỉ áp dụng cho các đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ):

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ; đối với hàng hóa, dịch vụ mua về dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ mà phải hạch toán vào chi phí hoặc nguyên giá tài sản cố định.

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (trư tài sản cố định), dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT.

Trường hợp cơ sở không hạch toán riêng được hàng hóa dịch vụ dùng cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế, thuế đầu vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong tháng. Riêng trường hợp tài sản cố định dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ toàn bộ.

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn vốn viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại được khấu trừ toàn bộ;

- Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trong thời hạn tối đa là sáu tháng, kể từ thời điểm phát sinh sai sót.

- Đối với hộ kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp được chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, được khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ tháng được áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ; đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ các tháng trước tháng đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

d. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được kê khai, khấu trừ thuế đầu vào nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu;

- Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng;

- Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều kiện quy định nêu trên còn phải có hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chứng từ thanh toán qua ngân hàng, tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.

Việc thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu dưới hình thức thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu, trả nợ thay nhà nước được coi là thanh toán qua ngân hàng.

4.2. Phương pháp trực tiếp

a. Đối tượng áp dụng

- Cơ sở kinh doanh và tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ;

- Hoạt động mua bán vàng, bạc, đá quý.

b. Cách xác định thuế GTGT phải nộp:

 eq \a(Số thuế GTGT; phải nộp)  =  eq \a(Giá trị gia tăng của hàng; hóa, dịch vụ chịu thuế) x  eq \a(Thuế suất GTGT (%) của; hàng hóa, dịch vụ) 
 eq \a(Giá trị gia tăng; của hàng hóa,; dịch vụ) =  eq \a(Giá thanh toán của; hàng hóa, dịch vụ; bán ra)  -  eq \a(Giá thanh toán của hàng; hóa, dịch vụ mua vào; tương ứng) 
Giá trị gia tăng xác định đối với một số ngành nghề kinh doanh như sau:

- Đối với hoạt động SXKD bán hàng là số chênh lệch giữa doanh số bán với doanh số vật tư, hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho SXKD. Trường hợp không hạch toán được doanh số vật tư, hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng với doanh số hàng bán ra thì xác định như sau:

Giá vốn hàng bán ra bằng (=) Doanh số tồn đầu kỳ, cộng (+) doanh số mua trong kỳ, trừ (-) doanh số tồn cuối kỳ.

- Đối với dịch vụ xây dựng, lắp đặt, là số chênh lệch giữa tiền thu về xây dựng, lắp đặt công trình, hạng mục công trình trừ (-) chi phí vật tư nguyên liệu, chi phí động lực, vận tải, dịch vụ và chi phí khác mua ngoài để phục vụ cho hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

- Đối với hoạt động vận tải, là số chênh lệch giữa tiền thu cước vận tải, bốc xếp trừ (-) chi phí xăng dầu, phụ tùng thay thế và chi phí khác mua ngoài dùng cho hoạt động vận tải.

- Đối với hoạt động kinh doanh ăn uống, là số chênh lệch giữa tiền thu về bán hàng ăn uống, tiền phục vụ và các khoản thu khác trừ (-) giá vốn hàng hóa, dịch vụ mua ngoài dùng cho kinh doanh ăn uống.

- Đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ, giá trị gia tăng là số chênh lệch giữa doanh số bán ra vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ trừ (-) giá vốn của vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ mua vào tương ứng.

- Đối với hoạt động kinh doanh khác, là số chênh lệch giữa tiền thu về hoạt động kinh doanh trừ (-) giá vốn của hàng hóa, dịch vụ mua ngoài để thực hiện hoạt động kinh doanh đó.

Doanh số hàng hóa, dịch vụ bán ra quy định trên đây bao gồm cả cac khoản phụ thu, phí thu thêm ngoài giá bán mà cơ sở kinh doanh được hưởng, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu được tiền.

Doanh số hàng hoá, dịch vụ mua vào quy định trên đây bao gồm cả các khoản thuế và phí đã trả tính trong giá thanh toán hàng hóa, dịch vụ mua vào.

- Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp không được tính giá trị tài sản mua ngoài, đầu tư, xây dựng làm tài sản cố định vào doanh số hàng hóa, dịch vụ mua vào để tính giá trị gia tăng.

c. Phương pháp xác định GTGT đối với từng cơ sở kinh doanh như sau:

- Đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện đầy đủ việc mua, bán hàng hóa, dịch vụ có hóa đơn, chứng từ, ghi chép sổ sách kế toán thì GTGT được xác định căn cứ vào giá mua, giá bán ghi trên chứng từ.

- Đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện đầy đủ hóa đơn, chứng từ bán hàng hóa, dịch vụ, xây dựng được đúng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo hoá đơn bán hàng hóa, dịch vụ nhưng không thể hạch toán được giá mua hàng hóa, dịch vụ thì GTGT được xác định bằng doanh thu nhân (x) với tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu.

- Đối với cá nhân (hộ) kinh doanh chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ hóa đơn mua, bán hàng hóa, dịch vụ thì cơ quan thuế căn cứ vào tình hình kinh doanh của từng hộ ấn định mức doanh thu tính thuế; GTGT được xác định bằng doanh thu ấn định nhân với tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu.

Tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu do Tổng cục Thuế hướng dẫn phù hựp với từng ngành nghề kinh doanh và hợp lý giữa các địa phương.

5. Quy định về hoá đơn chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ

Cơ sở kinh doanh khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện chế độ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

5.1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phải sử dụng hóa đơn GTGT, trừ trường hợp được dùng hóa đơn, chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT.

Khi lập hóa đơn GTGT, phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn: giá bán chưa có thuế, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế; trường hợp hóa đơn không ghi tách riêng giá bán chưa có thuế và thuế GTGT, chỉ ghi chúng giá thanh toán thì thuế GTGT đầu ra phải tính trên giá thanh toán.

Cơ sở kinh doanh cũng không được khấu trừ thuế đầu vào đối với trường hợp hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ không ghi tách riêng thuế GTGT.

5.2. Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn bán hàng. Giá bán ghi trên hóa đơn là giá thực thanh toán đã có thuế GTGT (nếu là hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT).

5.3. Cơ sở kinh doanh muốn sử dụng hóa đơn, chứng từ khác với mẫu quy định chung phải đăng ký với Bộ tài chính (Tổng cục Thuế) và chỉ được sử dụng khi đã được thông báo bằng văn bản cho phép sử dụng. Mọi trường hợp doanh nghiệp đăng ký sử dụng loại hóa đơn tự in phải đảm bảo các nội dung, chỉ tiêu ghi trong hóa đơn theo mẫu quy định.

5.4. Cơ sở kinh doanh trực tiếp bán lẻ hàng hóa, cung ứng dịch vụ có giá trị thấp dưới mức quy định phải lập hoá đơn, nếu người mua yêu cầu cung cấp hoá đơn thì phải lập hóa đơn theo quy định, trường hợp không lập hóa đơn thì phải lập Bảng kê bán lẻ để làm căn cứ tính thuế.

6. Quy định về hoàn thuế

6.1. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được xét hoàn thuế trong các trường hợp sau:

(i). Trong ba tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế.

(ii). Trường hợp cơ sở đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết và có số thuế còn lại từ hai trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

(iii). Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hóa xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng, hoặc chuyến hàng (nếu xác định được thuế GTGT đầu vào riêng của chuyến hàng).

(iv). Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản có thuế GTGT nộp thừa, cơ sở có quyền đề nghị cơ quan thuế hoàn lại số thuế GTGT nộp thừa.

(v). Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

(vi). Hoàn thuế GTGT đã trả đối với các dự án sử dụng vốn ODA như sau:

- Chủ dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại mua hàng hóa, dịch vụ từ các nhà cung cấp trong nước có thuế GTGT để sử dụng cho các dự án này;

- Nhà thầu chính thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sử dụng vốn ODA không hoàn lại cung cấp các hàng hóa, dịch vụ cho các dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng được tính khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua trong nước có thuế GTGT.

- Các chủ dự ấn sử dụng vốn ODA vay hoặc vốn ODA hỗn hợp thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đầu tư không hoàn trả toàn bộ hoặc một phần được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hoặc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ các nhà cung cấp có thuế GTGT hoặc hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế GTGT.

- Trường hợp chủ dự án giao thầu cho các nhà thầu chính thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cung cấp các hàng hóa, dịch vụ theo giá không có thuế GTGT cho dự án này thì nhà thầu chính không tính thuế GTGT đầu ra nhưng được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án này.

(vii). Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa tại Việt Nam thì được hoàn lại tiền thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT khi mua hàng.

Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế nêu trên phải là đối tượng lưu giữ sổ sách kế toán và có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.

7. Quy định về quản lý thuế

Luật thuế GTGT khi ban hành có các nội dung quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ sở kinh doanh, của cơ quan quản lý thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các thủ tục về đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, các loại hồ sơ, mẫu biểu khai thuế cũng được quy định chi tiết và hướng dẫn tại các văn bản dưới luật.

Kể từ ngày 01/07/2007, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 có hiệu lực thi hành, các nội dung nêu trên được thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế.

7.1. Đăng ký thuế

- Đối với cơ sở mới thành lập, thời gian đăng ký nộp thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đây là Mã số thuế dùng cho tất cả các loại thuế.

- Cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính ở một địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nhưng có cơ sở hạch toán phụ thuộc, như công ty, nhà máy, xí nghiệp, chi nhánh, cửa hàng trực tiếp bán hàng ở một địa phương khác thì cơ sở kinh doanh phải đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở, các cơ sở hạch toán phụ thuộc cũng phải đăng ký nộp thuế GTGT với cơ quan thuế địa phương nơi cơ sở phụ thuộc đóng trụ sở.

7.2. Kê khai thuế GTGT phải nộp NSNN:

a. Khai thuế GTGT

* Nguyên tắc tính thuế, khai thuế GTGT:

- Người nộp thuế phải tính số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

- Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế.

- Nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc Người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì Người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Khai thuế GTGT là loại khai thuế theo tháng và khai thuế GTGT tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh;

Đối với tờ khai thuế GTGT tháng, kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế đến ngày cuối cùng của tháng, kỳ tính thuế cuối cùng được tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày kết thúc hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

* Hồ sơ khai thuế GTGT

Hồ sơ khai thuế bao gồm tờ khai thuế và các tài liệu liên quan làm căn cứ để Người nộp thuế khai thuế, tính thuế với cơ quan thuế.

* Hồ sơ khai thuế hợp lệ

Hồ sơ có đầy đủ tài liệu theo quy định về hồ sơ khai thuế đã quy định đối với từng trường hợp cụ thể.

* Hồ sơ khai thuế bổ sung
Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được lập và nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở Người nộp thuế.

* Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế GTGT

- Nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

- Trường hợp Người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh cùng nơi Người nộp thuế có trụ sở chính:

+ Nếu đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc.

+ Nếu đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì Người nộp thuế thực hiện khai thuế GTGT chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị hạch toán phụ thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa dịch vụ và xác định được số thuế GTGT đầu vào, đầu ra một cách chính xác thì có thể được kê khai nộp thuế riêng. Để được kê khai nộp thuế riêng đơn vị phải đăng ký với cơ quan thuế.

- Trường hợp Người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi Người nộp thuế có trụ sở chính:

+ Đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc.

+ Nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của Người nộp thuế.

- Trường hợp Người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi NNT có trụ sở chính (sau đây gọi chung là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì Người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho chi cục thuế quản lý tại địa phương nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt vãng lai đó.

- Doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT của hoạt động kinh doanh vận tải với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b. Nộp thuế GTGT

- Trường hợp Người nộp thuế nộp bằng tiền mặt

+ Trường hợp Người nộp thuế đến nộp tiền trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước phải xác nhận trên chứng từ nộp thuế về số thuế đã thu.

+ Trường hợp Người nộp thuế nộp bằng tiền mặt tại cơ quan thuế, ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế: các tổ chức, cá nhân khi nhận tiền thuế phải cấp cho Người nộp thuế chứng từ thu tiền thuế theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

- Trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản.

Ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện trích chuyển tiền từ tài khoản của Người nộp thuế vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước phải xác nhận trên chứng từ nộp tiền thuế của Người nộp thuế. Ngân hàng, tổ chức tín dụng phải phản ánh đầy đủ các nội dung của chứng từ nộp tiền thuế trên chứng từ phục hồi gửi Kho bạc Nhà nước nơi thu ngân sách nhà nước.

- Thời hạn nộp thuế GTGT

Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, đúng thời hạn vào ngân sách nhà nước. Thời hạn nộp thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế, trường hợp theo từng lần phát sinh nộp thuế chậm nhất là ngày thứ mười kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Trường hợp cơ quan thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế.

- Đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam. Trường hợp nộp thuế bằng ngoại tệ thì Người nộp thuế chỉ được nộp thuế bằng các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.  Số ngoại tệ nộp thuế được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước công bố có hiệu lực tại thời điểm tiền thuế được nộp vào Kho bạc Nhà nước.

- Địa điểm nộp thuế

Người nộp thuế có thể nộp thuế tại các địa điểm sau: Kho bạc Nhà nước; Cơ quan thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế; Thông qua tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế; Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

II. Thuế tiêu thụ đặc biệt

1. Khái niệm và tác dụng của thuế TTĐB

1.1. Khái niệm

Thuế TTĐB là một loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ nằm trong danh mục Nhà nước quy định cần điều tiết sản xuất hoặc tiêu dùng. Thuế TTĐB được cấu thành trong giá bán hàng hóa, dịch vụ do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Kể từ khi được ban hành tới nay, Luật thuế TTĐB đã qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Ngày 20/5/1998, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa X đã thông qua Luật thuế TTĐB sửa đổi và Luật này có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/1999. Trong quá trình thi hành, Luật thuế TTĐB (sửa đổi) năm 1998 cũng được sửa đổi, bổ sung 2 lần
 vào năm 2003 và năm 2005. Theo chương trình xây dựng Luật của Quốc hội năm 2008, Luật thuế TTĐB (sửa đổi) dự kiến sẽ được trình Quốc hội thông qua vào tháng 11/2008, có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2009.

1.2. Vị trí, vai trò của thuế TTĐB 

- Thuế TTĐB là một sắc thuế có hiệu suất cao, là công cụ đảm bảo nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước.

- Thông qua việc điều tiết cao đối với một số hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, thuế TTĐB góp phần động viên một phần thu nhập của các đối tượng có thu nhập cao vào NSNN, góp phần đảm bảo công bằng xã hội.

- Thuế TTĐB còn là một công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước trong việc hướng dẫn sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng.

2. Phạm vi áp dụng của thuế TTĐB

2.1. Đối tượng nộp thuế TTĐB

Đối tượng nộp thuế TTĐB là tổ chức, cá nhân (gọi chung là cơ sở kinh doanh) có sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

- Tổ chức sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh dịch vụ bao gồm: doanh nghiệp dưới mọi loại hình, thuộc mọi thành phần kinh doanh như: doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp tư nhân; các loại hình công ty được thành lập và hoạt động theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức đơn vị sự nghiệp khác; hợp tác xã…

- Cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh dịch vụ bao gồm những cá nhân nhập khẩu, người sản xuất, kinh doanh độc lập, hộ gia đình, các cá nhân hợp tác với nhau để cùng sản xuất, kinh doanh không hình thành pháp nhân.

- Cá nhân không sản xuất kinh doanh nhưng có mang theo hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB khi nhập cảnh vào Việt Nam cũng là đối tượng nộp thuế trong trường hợp hàng mang theo người vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế.

2.2. Đối tượng chịu thuế, đối tượng không thuộc diện chịu thuế

a. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế TTĐB là các hàng hóa, dịch vụ sau đây, trừ các trường hợp không phải chịu thuế TTĐB nêu tại điểm b) dưới đây:

- Hàng hóa chịu thuế TTĐB gồm 8 nhóm: Thuốc lá điếu, xì gà; rượu; bia; ô tô dưới 24 chỗ ngồi; xăng các loại, nap-ta (naphtha), chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác để pha chế xăng; điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống; bài lá; vàng mã, hàng mã;

- Dịch vụ chịu thuế TTĐB gồm 5 nhóm: kinh doanh vũ trường, mát xa, ka-ra-o-kê, kinh doanh ca-si-nô (casino), trò chơi bằng máy giắc - pót (jackpot); kinh doanh giải trí có đặt cược; kinh doanh gôn (golf): bán thẻ hội viên, vé chơi gôn; kinh doanh sổ xố.

b. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế

Theo quy định hiện hành, một số loại hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB nhưng không phải nộp thuế TTĐB, gồm:

(1). Hàng hóa do các cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài bao gồm cả hàng hóa bán, gia công cho khu chế xuất, hàng hóa mang ra nước ngoài để dự hội chợ triển lãm.

(2). Hàng hóa do cơ sở sản xuất bán hoặc uỷ thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu theo hợp đồng kinh tế.

(3). Hàng hóa nhập khẩu trong các trường hợp sau:

Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại. Quà tặng của  các tổ chức, cá nhân nước ngoài cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân. Quà tặng được xác định theo mức quy định của Chính phủ hoặc của Bộ tài chính. Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng tiêu chuản miễn trừ ngoại giao do Chính phủ Việt Nam quy định phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế nhập khẩu của cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Việt Nam.

(4). Hàng chuyển khẩu, quá cảnh Việt Nam theo các hình thức:

Hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam; hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam; hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam và đưa vào kho ngoại quan, không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam; hàng quá cảnh, mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam trên cơ sở Hiệp định đã ký kết giữa hai Chính phủ hoặc ngành, địa phương được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

(5). Hàng tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu, nếu thực tái xuất khẩu trong thời hạn chưa phải nộp thuế nhập khẩu theo chế độ quy định thì không phải nộp thuế TTĐB tương ứng với số hàng thực tái xuất khẩu.

(6). Hàng tạm nhập khẩu để dự hội chợ, triển lãm nếu thực tái xuất khẩu trong thời hạn chưa phải nộp thuế nhập khẩu theo chế độ quy định. Hết thời gian hội chợ, triển lãm mà tổ chức, cá nhân không tái xuất hàng tạm nhập khẩu thì phải kê khai, nộp thuế TTĐB; nếu không kê khai mà bị kiểm tra, phát hiện thì ngoài việc truy thu thuế TTĐB còn bị phạt theo quy định của pháp luật.

(7). Hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất.

(8). Hàng nhập khẩu để bán tại các cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ở các cảng biển, sân bay quốc tế, bán cho các đối tượng được hưởng chế độ mua hàng miễn thuế theo quy định của Chính phủ.

3. Căn cứ tính thuế và thuế suất

3.1. Căn cứ tính

Thuế TTĐB được tính dựa vào căn cứ là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB và thuế suất thuế TTĐB. Công thức xác định:

 eq \a(ThuÕ TTĐB; phải nộp)  =  eq \a(Gi¸ tính; thuế TTĐB)  x  eq \a(ThuÕ suất; thuế TTĐB) 
Quy định về giá tính thuế TTĐB đối với những trường hợp cụ thể

1. Giá tính thuế đối với hàng sản xuất trong nước: Giá tính thuế TTĐB là giá bán của cơ sở sản xuất chưa có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB, được xác định cụ thể như sau:

Giá tính thuế TTĐB  =  eq \f(Giá bán chưa có thuế GTGT; 1+ Thuế suất thuế TTĐB(%)) 
Giá bán chưa có thuế GTGT được xác định theo quy định của Luật thuế GTGT.

Đối với hàng hóa chịu thuế GTGT được tiêu thụ qua các cơ sở kinh doanh thương mại thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá bán chưa có thuế GTGT của cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 10% so với giá bán bình quân do cơ sở kinh doanh thương mại bán ra.

Trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất thấp hơn 10% so với giá cơ sở kinh doanh thương mại bán ra thì giá tính thuế TTĐB là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định tại điểm 8d phần D Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

- Đối với bia hộp (bia lon), giá tính thuế TTĐB được xác định như sau:

Giá tính thuế TTĐB  =  eq \f(Giá bán chưa có thuế GTGT - Giá trị vỏ hộp; 1+ Thuế suất thuế TTĐB) 
Trong đó: Giá trị vỏ hộp được ấn định theo mức 3.800đ/1 lít bia hộp.

- Đối với bia sản xuất trong nước đóng chai: nếu cơ sở sản xuất bán bai chai theo phương thức thu đổi vỏ chai thì giá tính thuế TTĐB là giá bán bia chưa có thuế GTGT không bao gồm vỏ chai. Trường hợp cơ sở bán luôn cả vỏ chai thì thuế TTĐB tính theo giá bán có cả vỏ chai.

- Đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB được tiêu thụ qua các cơ sở kinh doanh thương mại thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá bán chưa có thuế GTGT của cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 10% so với giá bán bình quân do cơ sở kinh doanh thương mại bán ra.

Trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất thấp hơn 10% so với giá cơ sở kinh doanh thương mại bán ra thì giá tính thuế TTĐB là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.

2. Giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu: Giá tính thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu thuộc diện chịu thuế TTĐB được xác định như sau:

Giá tính thuế TTĐB  = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu.

Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo các quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu thì thuế nhập khẩu được xác định trong giá tính thuế TTĐB theo số thuế nhập khẩu còn phải nộp.

Đối với bia hộp nhập khẩu: Giá tính thuế TTĐB được trừ giá trị vỏ hộp theo mức ấn định 3.800đồng/1lít bia hộp.

Giá tính thuế TTĐB của 1 lít bia hộp nhập khẩu được tính như sau:

 eq \a(Giá tính; thuế TTĐB)  =  eq \a(Giá tính thuế; nhập khẩu)  +  eq \a(Thuế nhập; khẩu)  - 3.800đ

3. Giá tính thuế đối với rượu chai, bia chai: Khi tính thuế TTĐB không được trừ giá trị vỏ chai.

4. Giá tính thuế đối với hàng hóa gia công: Giá tính thuế TTĐB là giá bán chưa có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB  của cơ sở đưa gia công, được xác định cụ thể như sau:

 eq \a(Giá tính thuế; TTĐB đối với; hàng hóa gia công)  =  eq \f(Giá bán chưa có thuế GTGT của cơ sở đưa gia công; 1+ thuế suất thuế TTĐB) 
5. Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp: giá tính thuế TTĐB là giá bán chưa có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB của hàng hóa bán theo phương thức trả tiền một lần, không bao gồm khoản lãi trả góp.

6. Giá tính thuế đối với dịch vụ chịu thuế TTĐB là giá cung ứng dịch vụ của cơ sở kinh doanh chưa có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB, được xác định như sau:

Giá tính thuế TTĐB  = eq \f(Giá dịch vụ chưa có thuế GTGT; 1+ Thiuế suất thuế TTĐB (%)) 
Giá dịch vụ chưa có thuế GTGT làm căn cứ xác định giá tính thuế TTĐB đối với một số dịch vụ quy định như sau:

- Đối với kinh doanh vũ trường là giá chưa có thuế GTGT của các hoạt động kinh doanh trong vũ trường.

- Đối với dịch vụ mát-xa là doanh thu mát-xa chưa có thuế GTGT bao gồm cả tắm, xông hơi.

- Đối với kinh doanh gôn là doanh thu thực thu chưa có thuế GTGT về bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn, bao gồm cả tiền phí chơi gôn do hội viên trả và tiền ký quỹ (nếu có). Trường hợp khoản ký quỹ được trả lại người ký quỹ thì cơ sở sẽ được hoàn lại số thuế đã nộp bằng cách khấu trừ vào số phải nộp của kỳ tiếp theo, nếu không khấu trừ được thì cơ sở sẽ được hoàn thuế theo quy định. Cơ sở kinh doanh gôn có kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ khác không thuộc danh mục chịu thuế TTĐB thì các hàng hóa, dịch vụ đó không phải chịu thuế TTĐB.

- Đối với dịch vụ ca-si-nô, trò chơi bằng máy giắc -pót là doanh số bán chưa có thuế GTGT đã trừ trả thưởng tức là bằng số tiền thu được (chưa có thuế GTGT) do đổi cho khách trước khi chơi tại quầy đổi tiền hoặc bàn chơi, máy chơi trừ đi số tiền đổi trả lại cho khách.

- Đối với kinh doanh giải trí có đặt cược là doanh số bán vé số đặt cược trừ số tiền trả thưởng cho khách thắng cuộc (giá chưa có thuế GTGT), không bao gồm doanh số bán vé xem các trò giải trí có đặt cược.

- Đối với dịch vụ xổ số là giá vé số chưa có thuế GTGT.

- Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB dùng để khuyến mại, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng là giá tính thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ chịu thuế TTĐB bao gồm cả khoản thu thêm tính ngoài giá bán hàng hóa, dịch vụ (nếu có) mà cơ sở được hưởng.

Trường hợp đối tượng nộp thuế có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu để xác định giá tính thuế.

3.2. Thuế suất

Thuế suất thuế TTĐB có phân biệt theo từng loại hàng hóa, dịch vụ, tùy thuộc vào mức độ cần điều tiết hoặc hạn chế sản xuất, tiêu dùng đối với các hàng hóa, dịch vụ đó.

3.3. Phương pháp tính thuế

Thuế TTĐB phải nộp được xác định như sau:

 eq \a(Thuế TTĐB; phải nộp)  =  eq \a(Số lượng hàng hóa,; dịch vụ tiêu thụ)  x  eq \a(Giá tính; thuế TTĐB)  x  eq \a(Thuế; suất (%)) 
4. Quy định về hoàn thuế TTĐB 
Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh dịch vụ chịu thuế TTĐB được hoàn thuế TTĐB đã nộp trong một số trường hợp sau:

4.1. Đối với hàng hóa nhập khẩu

Hàng tạm nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB, khi tái xuất khẩu được hoàn lại số thuế TTĐB đã nộp tương ứng với số hàng tái xuất khẩu; hàng nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB theo khai báo, nhưng thực tế nhập khẩu ít hơn so với khai báo; hàng nhập khẩu trong quá trình nhập khẩu bị hư hỏng, mất có lý do xác đáng, đã nộp thuế TTĐB; hàng tạm nhập khẩu để dự hội chợ, triển lãm đã nộp thuế TTĐB, khi tái xuất khẩu được hoàn thuế; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu; tổng số thuế TTĐB được hoàn lại tối đa không quá số thuế TTĐB đã nộp của nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam được phép nhập khẩu để làm đại lý giao, bán hàng cho nước ngoài có đăng ký trước với cơ quan thu thuế ở khâu nhập khẩu thì được hoàn thuế đối với số hàng thực bán xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

4.2. Cơ sở nộp thừa thuế TTĐB

Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB quyết toán thuế khi sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có sô thuế TTĐB nộp thừa được xét hoàn lại số thuế TTĐB nộp thừa.

5. Quy định về quản lý thuế

Luật thuế TTĐB khi ban hành có các nội dung quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ sở kinh doanh, của cơ quan quản lý thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các thủ về đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, hàon thuế, các loại hồ sơ, mẫu biểu khai thuế cũng được quy định chi tiết và hướng dẫn tại các văn bản dưới luật.

Kể từ ngày 01/07/2007, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 2911/2006 có hiệu lực thi hành, các nội dung nêu trên được thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp lụat hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế.

(Tham khảo Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/7/2007)

III. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

1. Những vấn đề chung về thuế TNDN

1.1. Khái niệm
Theo nghĩa thông thường, thuế thu nhập doanh nghiệp được hiểu là một loại thuế trực thu đánh trực tiếp vào thu nhập của một tổ chức, một pháp nhân. Tuy nhiên, trên phương diện luật pháp, loại thuế này cũng có thể được sử dụng để mở rộng diện điều chỉnh đối với thu nhập của những cá nhân, nhóm cá nhân nhất định, tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý nhà nước.

1.2. Vai trò của thuế TNDN

- Khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và lãnh thổ thông qua các quy định về ưu đãi thuế, các yếu tố kỹ thuật trong tính thuế, quản lý thuế.

- Là công cụ quan trọng và hiệu quả trong việc bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của Chính phủ.

- Có ý nghĩa như một công cụ giúp doanh nghiệp tăng cường công tác quản lý nội bộ cũng như xác định chiến lược kinh doanh trong từng thời kỳ.

2. Đối tượng nộp thuế

Là các tổ chức, cá nhân SXKD hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế, trừ các đối tượng Luật quy định không thuộc diện phải nộp thuế TNDN.

3. Căn cứ và phương pháp tính thuế

3.1. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế TNDN là thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất.

· Thu nhập chịu thuế: bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác, kể cả thu nhập thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài.
· Thuế suất thuế TNDN

Thuế suất áp dụng đối với cơ sở kinh doanh là 28%.

- Thuế suất áp dụng đối với cơ sở kinh doanh tiến hành tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác từ 28% đến 50%.

- Thuế suất ưu đãi là 10%, 15%, 20% được áp dụng trong thời gian tương ứng là 15 năm, 12 năm và 10 năm (nêu cụ thể trong phần ưu đãi thuế).

3.2. Phương pháp tính thuế

a. Phương pháp chung: Thuế TNDN phải nộp trong một kỳ tính thuế được xác định theo công thức chung dưới đây:

  eq \a(Thuế TNDN; phải nộp)  =  eq \a(Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế; sau khi đã trừ khoản lỗ được kết chuyển; từ những năm trước (nếu có)) x  eq \a(Thuế; suất) 
Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của cơ sở kinh doanh mà có các cách xác định thu nhập chịu thuế và số thuế phải nộp cho phù hợp:

· Đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ thì thu nhập chịu thuế được xác định theo công thức:
 eq \a(Thu nhập chịu; thuế trong kỳ; tính thuế) =  eq \a(Doanh thu để tính; thu nhập chịu thuế; trong kỳ tính thuế) -  eq \a(Chi phí hợp; lý trong kỳ; tính thuế) +  eq \a(Thu nhập chịu; thuế khác trong; kỳ tính thuế) 
Những cơ sở kinh doanh thuộc loại này thường là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh loại lớn do Cục thuế, Chi cục Thuế trực tiếp quản lý thu.

· Đối với cơ sở kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ nhưng đã thực hiện bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hóa đơn, chứng từ phải tính thuế theo công thức:

 eq \a(ThuÕ; TNDN; phải nộp)  =
  eq \a(Doanh thu; để tính thuế; TNDN)  x
 eq \a(Tỷ lệ (%); thu nhập; chịu thuế) x
  eq \a(Thuế suất; thuế; TNDN) 
 Tỷ lệ % thu nhập chịu thuế trên doanh thu do Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh theo hướng dẫn của Tổng cục thuế, bảo đảm sự hài hòa giữa các địa phương.

b. Phương pháp tính thuế đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất: Khoản thu nhập này cần hạch toán riêng và xác định số thuế phải nộp theo 2 bước:

- Bước 1: Tính số thuế nộp theo thuế suất 28% x Thu nhập chịu thuế.

- Bước 2: Tính số thuế bổ sung theo biểu thuế lũy tiến từng phần căn cứ vào thu nhập còn lại sau khi đã nộp thuế 28% (Tham khảo thông tư 134/2007/TT-BTC).

3.3. Xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế

a. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

b. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, hoàn thành dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

c. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế một số trường hợp như: Đối víư hàng hóa bán theo phương thức trả góp; hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng, tiêu dùng nội; Đối với hoạt động gia công; đối với hoạt động cho thuê tài sản hoạt động tín dụng; (Tham khảo Thông tư 134/2007/TT-BTC).

Một số trường hợp khác (bảo hiểm, chứng khoán…) do Bộ Tài chính quy định.

3.4. Xác định chi phí được trừ để tính thu nhập chịu thuế

Theo quy định hiện hành có 13 khoản mục chi phí được trừ và 6 khoản mục chi phí không được trừ, cụ thể như sau:

- Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (13 khoản mục)

(Tham khảo Thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007)

- Chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (6 khoản mục) (tham khảo Thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007).

3.5. Xác định các khoản thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế

Các khoản thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế bao gồm:

1. Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán.

2. Thu nhập từ hoạt động liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả.

3. Thu nhập khác về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

4. Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản: Được xác định bằng (=) doanh thu do chuyển nhượng, thanh lý tài sản (-) giá trị còn lại của tài sản chuyển nhượng, thanh lý trên sổ sách kế toán và các khoản chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản.

5. Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay (bao gồm cả lãi trả chậm, lãi quá hạn…), lãi bán hàng trả chậm, lãi bán hàng trả góp, lãi thu được do người mua thanh toán chậm so với quy định tại điều khoản thanh toán trong hợp đồng, lãi trái phiếu (trừ các loại trái phiếu được miễn thuế theo quy định).

6. Thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ.

7. Thu nhập về chênh lệch tỷ giá hối đoái thực tế phát sinh trong kỳ của hoạt động SXKD (không bao gồm chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính, chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn trước hoạt động SXKD).

8. Kết dư cuối năm các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ khó đòi và hoàn nhập khoản dự phòng   bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp đã trích nhưng hết thời hạn bảo hành không sử dụng hoặc sử dụng không hết.

9. Thu các khoản nợ khó đòi đã xóa sổ kế toán nay đòi được.

10. Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ.

11. Thu về tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế.

12. Các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của những năm trước bị bỏ sót mới phát hiện ra.

13. Thu nhập nhận được từ hoạt động SXKD ở nước ngoài.

14. Các khoản thu nhập liên quan đến việc tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ không tính trong doanh thu như: thưởng giải phóng tàu nhanh, tiền thưởng phục vụ trong ngành ăn uống, khách sạn  sau khi đã trừ chi phí để tạo ra khoản thu nhập đó.

15. Các khoản thu nhập từ các hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế trong nước (nếu cơ sở nhận vốn góp, liên doanh chưa nộp thuế TNDN mà thực hiện phân chia doanh thu hoặc lợi nhuận trước thuế). Trường hợp khoản thu nhập được chia từ thu nhập sau thuế TNDN thì cơ sở kinh doanh nhận được khoản thu nhập không phải nộp thuế TNDN.

16. Thu nhập về tiêu thụ phế liệu, phế phẩm sau khi đã trừ chi phí thu hồi và chi phí tiêu thụ.

17. Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác.

18. Các khoản thu nhập khác.

3.6. Xác định thu nhập chịu thuế và thuế TNDN đối với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (TT 134/2007/TT-BTC)

3.7. Xác định thu nhập chịu thuế và thuế TNDN đối với chuyển nhượng vốn

· Quy định chung về thuế đối với chuyển nhượng vốn

- Chuyển nhượng vốn là việc nhà đầu tư là tổ chức hoặc nhà đầu tư cá nhân thực hiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của mình đã đầu tư vào cơ sở kinh doanh cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp). Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có nghĩa vụ và quyền lợi của người tham gia góp vốn đầu tư vào cơ sở kinh doanh.

- Tổ chức, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại mục 3.7 này. Trường hợp nhượng vốn gắn với chuyển QSDĐ, chuyển QTĐ thì nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (hướng dẫn tại mục 3.6).

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn được xác định theo nguyên tắc: Doanh thu trừ (-) chi phí. Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân hoặc các tổ chức nước ngoài kinh doanh chứng khoán thì thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thực hiện nộp thuế theo văn bản hướng dẫn riêng về chứng khoán.

· Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định như sau:

 eq \a(Thu nhập; chịu thuế)  =  eq \a(Giá chuyển; nhượng)  -  eq \a(Giá vốn của phần; vốn chuyển nhượng)  -  eq \a(Chi phí chuyển; nhượng) 
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn:

- Thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn là 28%.

- Không áp dụng mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn đầu tư vào cơ sở kinh doanh.

- Trường hợp chuyển nhượng vốn phát sinh lỗ thì khoản lỗ này cũng không được bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

4.1. Ưu đãi thuế TNDN nhằm khuyến khích đầu tư

4.2. Ưu đãi thuế đối với các trường hợp khác vì mục tiêu xã hội

4.3. Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế

- Cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế và có văn bản thông báo cho cơ quan thuế biết cùng với thời gian nộp tờ khai thuế TNDN hàng năm.

- Trong cùng một thời gian, nếu có một khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau thì cơ sở kinh doanh tự lựa chọn một trong những trường hợp miễn thuế, giảm thuế có lợi nhất và thông báo cho cơ quan thuế biết.

(Tham khảo Thông tư 134/2007/TT-BTC).

5. Quy định về quản lý thuế 

Luật thuế TNDN khi ban hành có các nội dung cơ bản về trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan kinh doanh, cảu cơ quan quản lý thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các thủy về đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, các loại hồ sơ, mẫu biểu khai thuế cũng được quy định chi tiết và hướng dẫn tại các văn bản dưới luật. 

Kể từ ngày 01/07/2007, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 có hiệu lực thi hành, các nội dung nêu trên được thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế. 

(Tham khảo Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/7/2007) 

6. Chuyển lỗ 

Cơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế vơ cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ để trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 05 năm. 

VI. Thuế thu nhập cá nhân 

Luật thuế thu nhập cá nhân đã được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 21/11/2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009. Tuy nhiên để phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu trong khuôn khổ đợt thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán năm 2008, các thông tin về thuế TNCN trong tài liệu này liên quan đến quy định về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, còn hiệu lực pháp luật đến hết năm 2008.

1. Những vấn đề chung về thuế TNCN

1.1. Thuế thu nhập cá nhân 

Thuế TNCN là một loại thuế trực thu điều tiết vào thu nhập của cá nhân. Việc thực thi loại thuế này chính là sự thể hiện nghĩa vụ của cá nhân đối với đất nước một cách trực tiếp nhất. 

Thuế TNCN có diện điều chỉnh rộng đối với tất cả các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanh; từ đầu tư gián tiếp như mua, bán cổ phần, trái phiếu, cổ phiếu… Thuế TNCN điều chỉnh không chỉ cá nhân trong nước mà cả cá nhân nước ngoài nếu làm việc có thu nhập. Các khoản thu nhập chịu thuế cũng có diện rộng bao gồm tất cả các khoản thu nhập của cá nhân. 

1.2. Đối tượng nộp thuế TNCN
(i) Công dân Việt Nam ở trong nước hạơc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập; 

(ii) Cá nhân là người không mang quốc tịch tại Việt Nam nhưng định cư không thời gian tại Việt Nam có thu nhập (sau đây gọi là cá nhân khác định cư tại Việt Nam);

(iii) Người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam bao gồm: Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội, các văn phòng đại diện, các chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam; các cá nhân hành nghề độc lập tại Việt Nam; 

1.3. Thu nhập chịu thuế 

Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập thường xuyên và thu nhập không thường xuyên. 

a. Thu nhập thường xuyên, bao gồm:

(i) Các khoản thu nhập dưới các hình thức tiền lương, tiền công, tiền thù lao, bao gồm cả tiền lương làm thêm giờ, lương ca 3, lương tháng thứ 13 (nếu có); tiền phụ cấp; tiền trợ cấp thay lương nhận từ quỹ bảo hiểm xã hội; tiền ăn trưa, ăn giữa ca (nếu nhận bằng tiền); 

(ii) Tiền thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất nhân dịp ngày lễ, tết, ngày thành lập ngành, thưởng từ các nguồn, dưới các hình thức: tiền, hiện vật; 

(iii) Thu nhập do tham gia dự án, hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, hội đồng quản lý, hội đồng doanh nghiệp;

(iv) Tiền bản quyền sử dụng sáng chế, nhãn hiệu, tác phẩm; thu nhập về tiền nhuận bút; 

(v) Các khoản thu nhập của các cá nhân không thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như: thu nhập từ dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ tin học, dịch vụ tư vấn, thiết kế, kiến trúc, đào tạo; hoạt động biểu diễn, tổ chức biểu diễn; quảng cáo; hoạt động thể dục thể thao; dịch vụ đại lý; thu nhập từ hoa hồng môi giới; dịch vụ khác; 

(vi) Các khoản thu nhập không tính trong tiền lương, tiền công được chi trả hộ như tiền nhà, điện, nước; riêng tiền nhà tính theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế. Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế trong trường hợp này căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích của căn cứ nhà và cũng được tính tối đa 15% tổng thu nhập chịu thuế. Trường hợp chứng từ chi trả tiền nhà có cả tiền ăn, tiền phục vụ thì số thực tế chi trả hộ chỉ tính trên tiền nhà. 

(vii) Các khoản thu nhập khác mà cá nhân được hưởng từ cơ quan chi trả thu nhập. 

Các khoản thu nhập trên làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế là thu nhập trước khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (thu nhập trước thuế). Trường hợp thu nhập thực nhận không bao gồm thuế thu nhập cá nhân (thu nhập sau thuế) thì phải quy đổi thành thu nhập trước thuế (công thức quy đổi theo Phụ lục kèm theo Thông tu hướng dẫn). 

b. Thu nhập không thường xuyên, bao gồm: 

(i) Thu nhập về chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp biếu, tặng) 

(ii) Trúng thưởng xổ số dưới các hình thức, kể cả trúng thưởng khuyến mại. 

4. Thu nhập tạm thời chưa thu và thu nhập không chịu thuế 

4.1. Tạm thời chưa thu 

Tạm thời chưa thu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi tiền cho vay vốn, lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu, thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán, chênh lệch mua bán chứng khoán. 

4.2. Các khoản thu nhập không chịu thuế bao gồm: 

Các khoản phụ cấp do Nhà nước Việt Nam quy định áp; tiền công tác phí; tiền ăn định lượng; các khoản trợ cấp xã hội; tiền bảo hiểm; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo chế độ Nhà nước quy định; trợ cấp điều động về cơ sở sản xuất, tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh, các giải thưởng quốc tế, các giải thưởng quốc gia do Nhà nước Việt Nam tổ chức, công nhận; một số loại tiền thưởng khác; các khoản nộp bảo hiểm; thu nhập đã nộp thuế TNDN; các lợi ích được hưởng do cơ quan chỉ trả thu nhập thanh toán.

5. Căn cứ tính thuế 

Căn cứ tính thuế thu nhập là thu nhập chịu thuế và thuế suất. 

5.1. Thu nhập chịu thuế (TNCT)

TNCT bao gồm thu nhập thường xuyên và thu nhập không thường xuyên. 

Thu nhập chịu thuế được xác định bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp thu nhập bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh thu nhập. 

Trường hợp kiểm tra, phát hiện cơ quan chi trả thu nhập chưa kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân hàng tháng thì tỷ giá ngoại tệ để tính quy đổi thu nhập ra Đồng Việt Nam là tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm kiểm tra. 

Trường hợp thu nhập bằng hiện vật thì thu nhập chịu thuế được xác định căn cứ theo giá ghi trên hóa đơn hoặc giá thị trường của sản phẩm cùng loại (hoặc tương đương) tại thời điểm phát sinh thu nhập. 

Xác định thu nhập thường xuyên chịu thuê s

(i) Đối với công dân Việt Nam và cá nhân khác định cư tại Việt Nam, thu nhập thường xuyên chịu thuế là số tiền của từng cá nhân thực nhận tính bình quân tháng trong năm trên 5 triệu đồng. 

Riêng các đối tượng là ca sỹ như diễn viên thanh nhạc biểu diễn các loại hình nghệ thuật ca-nhạc kịch, cải lương, tuồng, chèo, dân ca; nghệ sỹ xiếc, múa; cầu thủ bóng đá; vận động viên chuyên nghiệp có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, được trừ25% thu nhập khi xác định thu nhập chịu thuế. 

(ii) Trường hợp công dân Việt Nam trong năm vừa có thời gian làm việc ở trong nước, vừa có thời gian làm việc ở nước ngoài thì thu nhập chịu thuế bình quân tháng được xác định bằng tổng thu nhập phát sinh ở trong nước, thời gian ở nước ngoài. 

(iii) Đối với người nước ngoài được coi là cư trú tại Việt Nam, thu nhập thường xuyên chịu thuế là tổng số thu nhập phát sinh tại Việt Nam và thu nhập phát sinh tại nước ngoài, được tính bình quân tháng trong năm trên 8 triệu đồng. 

Trường hợp kê khai thu nhập ở nước ngoài thấp hơn thu nhập ở Việt Nam mà không chứng minh được thì lấy thu nhập bình quân tháng trong thời gian ở tại Việt Nam để làm căn cứ tính thuế cho thời gian ở nước ngoài. Tháng tính thuế quy ước là 30 ngày. 

(iv) Đối với người nước ngoài được coi là không cư trú tại Việt Nam, thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi nhận thu nhập ở Việt Nam hay ở nước ngoài. 

Người nước ngoài được coi là cư trú tại Việt Nam nếu ở tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính cho 12 tháng liên tục kể từ khi đến Việt Nam; được coi là không cư trú tại Việt Nam nếu ở tại Việt Nam dưới 183 ngày.

Xác định Thu nhập không thường xuyên: 

- Đối với thu nhập về chuyển giao công nghệ là khoản thu nhập có giá trị trên 15 triệu đồng tính cho từng hợp đồng, không phân biệt số lần chia trả; 

- Đối với thu nhập về trúng thưởng xổ số dưới các hình thức, kể cả trúng thưởng khuyến mại là khoản thu nhập có giá trị trên 15 triệu đồng tính cho từng lần trúng thưởng và nhận giải thưởng. 

5.2. Thuế suất 

Hiện hành có 3 biểu thuế thu nhập, trong đó 2 biểu thuế áp dụng đối với TNTX (có sự phân biệt về khởi điểm chịu thuế và các bậc thuế giữa công dân Việt Nam ở trong nước, cá nhân khác định cư tại Việt Nam và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam công tác, lao động ở nước ngoài).

Thuế đối với thu nhập không thường xuyên áp dụng chung. 

· Đối với thu nhập thường xuyên

(i) Người Việt Nam và cá nhân khác định cư tại Việt Nam chỉ phải nộp thuế đối với phần vượt trên 5 triệu đồng (khởi điểm chịu thuế) theo Biểu thuế sau: 

	Bậc
	Thu nhập bình quân tháng/ người (1.000 đồng)
	Thuế suất (%)

	1
	Đến 5.000
	0

	2
	Trên 5.000 đến 15.000
	10

	3
	Trên 15.000 đến 25.000
	20

	4
	Trên 25.000 đến 40.000
	30

	5
	Trên 40.000
	40


(ii) Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam (ở Việt Nam trên 183 ngày trở lên trong 12 tháng liên tục) và công dân Việt Nam lao động, công tác ở nước ngoài mức khởi điểm chịu thuế là 8 triệu đồng theo Biểu thuế sau đây: 

	Bậc
	Thu nhập bình quân tháng/ người (1.000 đồng)
	Thuế suất (%)

	1
	Đến 8.000
	0

	2
	Trên 8.000 đến 20.000
	10

	3
	Trên 20.000 đến 50.000
	20

	4
	Trên 50.000 đến 80.000
	30

	5
	Trên 80.000
	40


(iii) Đối với người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam: áp dụng thuế suất 25% tính trên tổng thu nhập chịu thuế. 

· Đối với thu nhập không thường xuyên 

Thu nhập không thường xuyên nộp thuế theo các mức thuế suất sau đây: 

+ Thu nhập về chuyển giao công nghệ trên 15 triệu đồng/ lần áp dụng thuế suất 5% trên tổng thu nhập (từ 15 triệu đồng trở xuống không phải nộp). 

+ Thu nhập về trúng thưởng xổ số (kể cả trúng thưởng khuyến mại dưới mọi hình thức) có giá trị trên 15 triệu đồng/ lần áp dụng thuế suất 10% trên tổng thu nhập. 

6. Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế 

6.1. Đăng ký thuế  
Mọi cá nhân có TNTX đến mức chịu thuế đều phải đăng ký nộp thuế và nhận mã số thuế. Các cá nhân nộp thuế thông qua cơ quan chi trả thu nhập nộp tờ khai đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập để tổng hợp và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được cấp mã số thuế cho từng cá nhân. Cá nhân nộp thuế TN trực tiếp cho cơ quan thuế nộp tờ khai đăng ký cho cơ quan thuế để được cấp mã số thuế. 

- Mỗi cá nhân chỉ phải đăng ký để được cấp mã số thuế TN một lần và được cấp một mã số thuế duy nhất. Nếu cùng một lúc nộp thuế TN cao quá nhiều tổ chức chi trả thì thực hiện đăng ký thuế tại một đơn vị chi trả thuận lợi nhất để được cấp mã số thuế; Sau đó phải thông báo mã số thuế cá nhân với các cơ quan chi trả khác. 

6.2. Kê khai, nộp thuế 

- Cá nhân có thu nhập chịu thuế chủ động khai báo về thu nhập với cơ quan chi trả thu nhập hoặc cơ quan thuế tại địa phương nơi làm việc. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế TNTX thay cho từng cá nhân, hàng tháng lập tờ khai nộp thuế theo số đã tạm khấu trừ. 

- Thu nhập không thường xuyên kê khai và nộp theo từng lần phát sinh. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế thu nhập để nộp thuế trước khi chi trả thu nhập.

- Trường hợp trả thu nhập cho người ngoài cơ quan với mức từ 500.000 đồng/ lần trở lên thì cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ 10%, đồng thời cấp biên lai thu thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cho cá nhân bị khấu trừ. 

6.3. Quyết toán thuế 

- Thuế TN đối với TNTX quyết toán theo năm dương lịch, cuối năm hoặc sau khi hết hạn hợp đồng, cá nhân tổng hợp tất cả các nguồn thu nhập trong năm thực hiện kê khai thuế thu nhập và nộp tờ khai quyết toán thuế cho cơ quan chi trả thu nhập nếu chỉ nhận từ nhiều nơi thì phải tổng hợp, kê khai quyết toán tại nơi có thu nhập ổn định hoặc nộp từ khai và thực hiện quyết toán thuế tại cơ quan thuế.

- Cơ quan chi trả thu nhập hoặc đối tượng nộp thuế tính số thuế phải nộp trên tờ khai cá nhân, đối chiếu với số đã nộp để xác định số thuế thiếu phải nộp thêm hoặc số thuế nộp thừa được trừ vào số phải nộp của kỳ sau hoặc hoàn lại và lập bảng tổng hợp quyết toán thuế.

- Cơ quan chi trả TN hạơc cá nhân thực hiện quyết toán thuế thuế chậm nhất không quá ngày 28/2 năm sau hoặc 30 ngày kể từ khi hết hạn hợp đồng. 

Chương III
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

1. Phạm vi áp dụng 
Các đối tượng là đối tượng cư trú của Việt Nam hoặc của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam hoặc đồng thời là đối tượng cư trú của cả Việt Nam và Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam.

1.1. Theo Hiệp định, thuật ngữ "đối tượng cư trú của một Nước ký kết" là đối tượng mà theo luật của một Nước ký kết là đối tượng chịu thuế tại nước đó do: 

Có nhà ở, có thời gian cư trú tại nước đó hoặc các tiêu thức có tính tương tự trong trường hợp đối tượng đó là một cá nhân; hoặc có trụ sở điều hành, trụ sở đăng ký, hoặc được thành lập tại nước đó hoặc các tiêu thức có tính chất tương tự trong trường hợp đối tượng đó là một tổ chức. 

1.2. Theo pháp luật Việt Nam, các đối tượng sau đây được coi là đối tượng cư trú của Việt Nam: 

Cá nhân là người mang quốc tịch Việt Nam, cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn tại Việt Nam, người nước ngoài có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính cho những năm dương lịch tiếp theo, trong đó, ngày đến và ngày đi được tính là 01 (một) ngày. 

Các tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật tại Việt Nam như doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, công ty tài chính liên doanh, công ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn nước ngoài, công ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Trường hợp nếu một đối tượng vừa là đối tượng cư trú của Việt Nam vừa là đối tượng cư trú của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam thì căn cứ vào các tiêu thức theo thứ tự ưu tiên để xác định đối tượng đó là đối tượng cư trú của Việt Nam.

2. Nguyên tắc áp dụng luật trong nước và Hiệp định đánh giá thuế hai lần 

Trường hợp có mâu thuẫn giữa các quy định tại Hiệp định và các quy định về thuế tại các luật trong nước sẽ thực hiện theo các quy định tại Hiệp định. 

Trường hợp tại Hiệp định có các quy định theo đó Việt Nam có quyền thu thuế nhưng luật thuế của Việt Nam chưa có quy định về thu thuế đó hoặc quy định với mức độ thấp hơn thì áp dụng theo các quy định tại luật thuế của Việt Nam.

Việc xử lý miễn, giảm thuế theo các quy định của Hiệp định không áp dụng theo cơ chế "tự động". Các đối tượng muốn được hưởng ưu đãi theo Hiệp định phải thực hiện theo các thủ tục quy định. 

3. Các loại thuế áp dụng 

Thuế thu nhập cá nhân 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 

3.1. Xác định nghĩa vụ thuế 

Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài chỉ bị đánh thuế tại Việt Nam nếu doanh nghiệp đó có một cơ sở thường trú tại Việt Nam và thu nhập đó liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cơ sở thường trú đó. Trong trường hợp này doanh nghiệp đó chỉ bị đánh thuế tại Việt Nam trên phần thu nhập phân bổ cho cơ sở thường trú đó. 

3.2. Cơ sở thường trú là một cơ sở kinh doanh cố định của một doanh nghiệp, thông qua đó, doanh nghiệp thực hiện toàn bộ hay một phần hoạt động kinh doanh của mình. 

4. Biện pháp tránh đánh thuế hai lần ở Việt Nam 

Khi một đối tượng nộp thuế là đối tượng cư trú của Việt Nam, có thu nhập từ nước ký kết Hiệp định tới Việt Nam và đã nộp thuế tại nước này (theo quy định của Hiệp định và Luật pháp nước đó), Việt Nam vẫn có thể có quyền thu thuế đối với các khoản thu nhập này nhưng đồng thời Việt Nam cũng có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp tránh đánh thuế hai lần để đối tượng nộp thuế đó không bị nộp hai lần. 

Tùy theo mỗi Hiệp định đã ký kết, Việt Nam có thể sẽ thực hiện một biện pháp hoặc kết hợp các biện pháp tránh đánh thuế hai lần dưới đây: 

4.1. Biện pháp khấu trừ thuế

Trường hợp một đối tượng cư trú của Việt Nam có thu nhập và đã nộp thuế tịa Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam, nếu tại Hiệp định, Việt Nam cam kết thực hiện biện pháp khấu trừ thuế thì khi đối tượng cư trú này kê khai thuế thu nhập tại Việt Nam, các khoản thu nhập đó sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế tại Việt Nam theo quy định của Luật Thuế Việt Nam và số tiền thuế đã nộp ở Nước ký kết sẽ được khấu trừ vào số thuế phải nộpt ại Việt Nam. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, số thuế được khấu trừ không vượt quá số thuế phải nộp tại Việt Nam tính trên thu nhập từ Nước ký kết theo Luật thuế Việt Nam.

4.2. Biện pháp khấu trừ số thuế khoán 

Trường hợp một đối tượng cư trú của Việt Nam có thu nhập và phải nộp thuế tại Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam (theo mức thuế được miễn hoặc giảm như một ưu đãi đặc biệt), nếu tại Hiệp định, Việt Nam cam kết thực hiện Biện pháp khấu trừ số tài khoản thì khi đối tượng cư trú đó kê khai thuế thu nhập tại Việt Nam, các khoản thu nhập đó sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế tại Việt Nam theo quy định của Luật Thuế Việt Nam và số tiền thuế khoán sẽ được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp số tiền thuế khoán được khấu trừ không vượt quá số thuế phải nộp tại Việt Nam tính trên thu nhập từ nước ngoài theo Luật thuế Việt Nam. 

Số thuế khoán là số thuế lẽ ra đối tượng cư trú của Việt Nam phải nộp tại Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam trên khoản thu nhập phát sinh tại Nước ký kết đó, nhưng theo quy định tại luật của Nước ký kết đó được miễn hoặc giảm như một biện pháp ưu đãi đặc biệt. 

4.3. Biện pháp khấu trừ gián tiếp 

Trường hợp một đối tượng cư trú của Việt Nam có thu nhập từ Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam mà khoản thu nhập này đã chịu thuế thu nhập công ty trước khi được chia cho đối tượng đó và tại Hiệp định Việt Nam cam kết thực hiện biện pháp khấu trừ thuế gián tiếp thì khi kê khai thuế thu nhập tại Việt Nam, các khoản thu nhập đó sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế tại Việt Nam theo quy định của Luật Thuế Việt Nam và số thuế gián tiếp đã nộp ở Nước ký kết sẽ được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, số thuế được khấu trừ không vượt quá số thuế phải nộp tại Việt Nam tính trên thu nhập từ nước ngoài theo Luật Thuế Việt Nam.

Số thuế gián tiếp được khấu trừ là số thuế do một công ty cổ phần là đối tượng của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam đã nộp tại Nước ký kết đó dưới hình thức thuế thu nhập công ty trước khi chia lãi cổ phần cho đối tượng cư trú của Việt Nam với điều kiện đối tượng cư trú của Việt Nam kiểm soát trực tiếp một tỷ lệ tối thiểu quyền bỏ phiếu của công ty cổ phần (thường là 10%).

Mặc dù theo quy định trên, Việt Nam chỉ thực hiện biện pháp khấu trừ thuế gián tiếp khi có cam kết tại Hiệp định, nhưng nếu theo quy định của luật Việt Nam, các khoản thu nhập từ nước ngoài của một đối tượng cư trú Việt Nam được khấu trừ thuế gián tiếp thì quy định này vẫn được thực hiện. 

5. Thủ tục áp dụng hiệp định 

5.1.  Cơ quan giải quyết 

- Tổng cục Thuế 

Giải quyết xin miễn giảm thuế theo Hiệp định do Cục Thuế chuyển lên sau khi đã tập hợp đủ hồ sơ trong các trường hợp sau: 

a. Tổng số tiền thuế của một đối tượng nộp thuế cho năm tính thuế có liên quan trên 500.000.000 đồng Việt Nam; hoặc 

b. Đối với các đối tượng nộp thuế có địa điểm kinh doanh tại nhiều tỉnh, thành phố; hoặc 

c. Đối tượng nộp thuế có các giao dịch, hợp đồng nội bộ không theo nguyên tắc giá thị trường giữa các chủ thể kinh doanh độc lập. 

- Cục thuế các tỉnh, thành phố 

Giải quyết các trường hợp xin áp dụng Hiệp định khác. 

5.2. Hướng dẫn chi tiết về thủ tục:

- Thủ tục khấu trừ thuế nộp tại nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam:

Đối tượng nộp thuế phải nộp hồ sơ đề nghị cơ quan thuế tỉnh, thành phố nơi đối tượng nộp thuế đăng ký nộp thuế đề nghị khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam. Hồ sơ xin khấu trừ thuế bao gồm: 

+ Đơn xin khấu trừ thuế trong đó nêu rõ: 

* Mã số đăng ký nộp thuế tại nước ngoài (nếu có);

* Loại thu nhập: lợi tức kinh doanh, thu nhập từ dịch vụ, tiền lãi cổ phần, từ tiền cho vay, tiền bản quyền, lợi tức từ chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng cổ phần, thu nhập từ lao động, hay các khoản thu nhập khác;

* Nguồn thu nhập từ nước nào, thời gian phát sinh; 

* Tổng số thuế thu nhập xin khấu trừ; 

* Niên độ tính thuế. 

+ Bản gốc chứng từ nộp thuế ở nước ngoài; 

+ Bản sao tờ khai nộp thuế thu nhập ở nước ngoài; 

+ Xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế phải nộp. 

- Thủ tục miễn giảm thuế tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân theo quy định của Hiệp định: 

Đối tượng không cư trú tại Việt Nam:

Đối tượng nộp thuế phải nộp hồ sơ đề nghị cơ quan thuế tỉnh, thành phố nơi đối tượng nộp thuế đăng ký nộp thuế xét miễn, giảm thuế theo quy định tại Hiệp định. Đối tượng nộp thuế có thể ủy quyền cho một đối tượng đại diện hợp pháp thay mặt đối tượng nộp thuế xin miễn, giảm thuế cho đối tượng nộp thuế đó theo quy định tại Hiệp định. Hồ sơ xin miễn, giảm thuế theo Hiệp định bao gồm: 

(i) Đơn xin miễn, giảm thuế theo Hiệp định; (ii) Giấy chứng nhận cư trú của nước cư trú do cơ quan thuế cấp (ghi rõ là đối tượng cư trú trong năm thuế nào); (iii) Bản sao đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế do nước cư trú cấp trong trường hợp là tổ chức kinh doanh hoặc cá nhân hành nghề độc lập hoặc bản sao hộ chiếu trong trường hợp là cá nhân hành nghề phụ thuộc (người làm công ăn lương theo hợp đồng lao động); (iv) Bản sao hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng đại lý, hợp đồng ủy thác, hợp đồng chuyển giao công nghệ hay bản sao hợp đồng lao động ký với tổ chức, cá nhân Việt Nam, giấy chứng nhận tiền gửi tại Việt Nam, giấy chứng nhận góp vốn vào công ty tại Việt Nam (tùy theo loại thu nhập trong trường hợp cụ thể) theo các quy định pháp luật hiện hành về bản sao giấy tờ;

Đối với cư trú tại Việt Nam:

Đối tượng nộp thuế phải làm đơn xin cơ quan thuế xin được miễn, giảm thuế theo quy định tại Hiệp định. Hồ sơ xin miễn, giảm thuế theo Hiệp định bao gồm: (i) Giấy chứng nhận của cơ quan thuế nước ngoài xác nhận trong thời gian trước khi sang Việt Nam học tập, giảng dạy, nghiên cứu, cá nhân đó là đối tượng cư trú của nước đó; (ii) Xác nhận của tổ chức chi trả thu nhập về tính chất khoản thu nhập là tiền công hay tiền lương hưu do Chính phủ nước ngoài chi trả, tiền phục vụ cho hoạt động học tập và sinh hoạt trong trường hợp của sinh viên, thực tập sinh, thu nhập trả cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu. 

- Thủ tục xác nhận thuế đã nộp tại Việt Nam cho đối tượng cu trú của nước ngoài: 

Trường hợp theo quy định của Hiệp định và luật thuế Việt Nam, đối tượng cư trú của nước ký kết Hiệp định với Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam phải nộp thuế thu nhập tại Việt Nam, căn cứ tờ khai nộp thuế, chứng từ nộp thuế và đơn đề nghị của đối tượng cư trú của nước ngoài hoặc đại diện hợp pháp của đối tượng cư trú đó cơ quan thuế tỉnh thành phố trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị sẽ xem xét và cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp ở Việt Nam cho đối tượng cư trú của nước ngoài.

- Thủ tục xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam: 

Trường hợp tổ chức, cơ quan thuế, tỉnh, thành phố thuế căn cứ vào quy định tại Điều 4 Hiệp định để xét và cấp giấy xác nhận cư trú cho tổ chức cá nhân nếu trên. 

- Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự: 

+ Chữ ký, con dấu trên giấy tờ, tài liệu sau đây của các cơ quan nhà nước của các nước ký Hiệp định với Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, tức là phải có dấu hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 3 tháng 6 năm 1999 của Bộ Ngoại giao: 

(i) Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế nước ngoài cấp; (ii) Bản sao đăng ký kinh doanh tại nước cư trú hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế do nước cư trú cấp.

+ Chữ ký, con dấu trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng tại nước ngoài có thể được chứng nhận lãnh sự, tức là có dấu chứng nhận lãnh sự của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, nếu có yêu cầu. 

- Giải quyết khiếu nại 

Theo quy định của Hiệp định, trường hợp một đối tượng cư trú của Việt Nam thấy rằng việc nộp thuế của mình không phù hợp với những quy định của Hiệp định thì đối tượng đó có thể khiếu nại lên các cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết. Trình tự khiếu nại và giải quyết khiếu nại được quy định cụ thể như sau: Đối tượng đó có thể khiếu nại theo trình tự được quy định trong pháp luật Việt Nam cũng như quy định của Luật Thuế của Việt Nam về giải quyết khiếu nại hoặc đó có thể khiếu nại trực tiếp lên Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) mà không theo các trình tự giải quyết khiếu nại đã nêu ở trên. Việc khiếu nại này được giải quyết theo thời gian quy định ở Điều khoản "Thủ tục thỏa thuận song phương" của các Hiệp định.

Tổng cụ Thuế Việt Nam thay mặt Bộ Tài chính xem xét và giải quyết các khiếu nại. Trong trường hợp cần thiết, Tổng cục Thuế Việt Nam sẽ đàm phán với nhà chức trách có thẩm quyền về Hiệp định của nước ký kết Hiệp định với Việt Nam để giải quyết khiếu nại bằng một thỏa thuận song phương.

Tổng cục Thuế Việt Nam chịu trách nhiệm phối hợp ới các nhà chức trách có thẩm quyền về Hiệp định của các Nước đã ký Hiệp định với Việt Nam để giải quyết các khiếu nại về thuế của các đối tượng cư trú của những nước đó phù hợp với quy định của Hiệp định. 

Chương IV

Định hướng chiến lược cải cách thuế đến năm 2010

I. Mục tiêu tổng quát 

Tiếp tục cải cách hệ thống thuế phù hợp với tình hình đất nước và cam kết quốc tế. Bổ sung, hoàn thiện đơn giản các sắc thuế, từng bước áp dụng hệ thống thuế thống nhất, không phân biệt doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác nhau, doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. áp dụng thuế thu nhập cá nhân thống nhất và thuận lợi cho mọi đối tượng chịu thuế, đảm bảo công bằng xã hội và tạo động lực phát triển. Hiện đại hóa công tác thu thuế và tăng cường quản lý nhà nước.

II. Mục tiêu yêu cầu cụ thể của cải cách thuế đến năm 2010

- Thuế và phí phải là công cụ của Nhà nước quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Khuyến khích mạnh mẽ sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, khuyến khích đầu tư, nhất là các dự án đầu tư áp dụng công nghệ cao, đầu tư vào vùng kinh tế, xã hội khó khăn để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế để chủ động tham gia hội nhập quốc tế, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống nhân dân; 

-Thuế vàphí phải đảm bảo nhu cầu chi tiêu cần thiết, hộp lý của ngân sách nhà nước đáp ứng nhu cầu chi tiêu dùng và còn giành một phần cho tích luỹ. Tốc độ tăng trưởng thuế và phi bình quân hàng ănm cao hơn 10. Tỷ lệ động viên thuế và phí vào ngân sách nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 khoảng 20% - 21%/ GDP; giai đoạn 2006 - 2010 khoảng 21% - 22%/GDP; 

- Thuế và phí phải từng bước đảm bảo bình đẳng và công bằng xã hội. áp dụng hệ thống thuế thống nhất, thuận lợi cho mọi đối tượng nộp thuế; 

- Tiếp tục đơn giản chính sách thuế, là thu gọn mức thuế suất; thực hiện đơn giản, minh bạch, công khai, dân chủ trong quản lý thuế. Bảo đảm dễ hiểu, dễ thực hiện giúp cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; người thu thuế thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thuế; đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý để nâng cao hiệu quả quản lý thuế; 

- Bố trí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý thuế theo hướng gọn nhẹ nhưng có hiệu lực, có hiệu quả quản lý thuế. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo lại các nghiệp vụ quản lý thuế hiện đại, khoa học cho đội ngũ cán bộ thuế đáp ứng yêu cầu quản lý mới, không ngừng hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

III. Nội dung cải cách hệ thống thuế 

1. Đến ănm 2010 hệ thống chính sách thuế và phí bao gồm các sắc thuế chủ yếu, các loại phí và lệ phí như sau: 

- Thuế giá trị gia tăng; 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt; 

- Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp; 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp; 

- Thuế thu nhập cá nhân; 

- Thuế sử dụng đất; 

- Thuế tài nguyên; 

- Thuế tài sản; 

- Thuế bảo vệ môi trường; 

- Các khoản thu phí và lệ phí.

2. Nội dung đổi mới một số sắc thuế chủ yếu 

- Thuế giá trị gia tăng: Mở rộng đối tượng chịu thuế, giảm bớt một số nhóm hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế nhằm tạo điều kiện cho việc tính thuế, khấu trừ thuế được liên hoàn giữa các khâu trong quá trình sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ. Tiến tới áp dụng một mức thuế suất khoảng 10%, nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính thuế GTGT bảo đảm công bằng hiệu quả hơn.

-  Thuế tiêu thụ đặc biệt:  Mở rộng diện chịu thuế, điều chỉnh thuế suất một số hàng hóa, dịch vụ phù hợp với chính sách tiêu dùng, tiến tới xóa bỏ miễn, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đảm bảo nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu. 

- Thuế xuất, nhập khẩu: Quy định về mức thuế nhập khẩu tuyệt đối và hạn ngạch thuế quan. Bỏ việc áp dụng giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu, thực hiện giá tính thuế nhập khẩu theo GATT. Bỏ ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hóa, nâng mức thuế nhập khẩu của một số hàng hóa theo lộ trình hội nhập. Thực hiện bảo hộ có trọng điểm, có thời gian, có điều kiện đối với sản xuất trong nước phù hợp với thời gian cắt giảm thuế theo cam kết quốc tế. Thu gọn mức thuế nhập khẩu, hạn chế miễn giảm thuế nhập khẩu đối với an ninh, quốc phòng. 

-  Thuế thu nhập doanh nghiệp: Bổ sung các quy định về việc xác định doanh thu, chi phí đảm bảo phù hợp với thực tế kinh doanh; khuyến khích doanh nghiệp khấu hao nhanh để đổi mới thiết bị công nghệ, tăng khả năng cạnh tranh. áp dụng một mức thuế suất phổ thông chung là 28% sau đó giảm xuống còn 25% và mức thuế ưu đãi là 20%, 15%, 10%. Bổ sung vào thu nhập chịu thuế khoản thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất. Thống nhất điều kiện, mức và thời gian ưu đãi thuế giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Chuyển các hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, những cá nhân hành nghề độc lập, những cá nhân có tài sản cho thuê sang áp dụng thuế thu nhập cá nhân. Bỏ ưu đãi, miễn giảm thuế do thực hiện chính sách xã hội.

- Các khoản thu về đất 

+ Thu thuế sử dụng đất theo nguyên tắc: Đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thu cao hơn đất ở, đất xây dựng công trình. Đất ở, đất xây dựng công trình thu cao hơn đất sử dụng vào mục đích nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Đất nông nghiệp vượt hạn mức, thu cao hơn đất trong hạn mức. Căn cứ tính thuế là diện tích, thuế suất và giá tính thuế. Giá tính thuế được xác định theo giá các loại đất do UBND tỉnh, thành phố quy định và không thể quá chênh lệch so với giá hình thành trên thị trường. Trước mắt miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn điền cho hộ nông dân từ nay đến năm 2010.

+ Về việc thu tiền sử dụng đất khi giao quyền sử dụng đất và thu tiền thuê đất được xác định phù hợp với giá thực tế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất trên thị trường. Mở rộng hình thức đấu giá công khai để thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất; 

+ Bỏ thuế chuyển quyền sử dụng đất và chuyển sang thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất của các cơ sở kinh doanh. Đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất của cá nhân thu luỹ tiến từng phần theo Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; 

+ Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà, đất hợp pháp đều phải nộp thuế giá trị gia tăng, thế thu nhập doanh nghiệp. 

- Thuế thu nhập cá nhân: Trên cơ sở Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao nâng lên thành Luật Thuế thu nhập cá nhân và sẽ bổ sung, sửa đổi như sau: 

+ Mở rộng đối tượng nộp thuế trên cơ sở bổ sung thêm thu nhập của hộ kinh doanh, những người hành nghề độc lập, những người có tài sản cho thuế, những người có thu nhập từ cho vay vốn, từ lãi cổ phần, và mở rộng bằng cách hạ mức khởi điểm chịu thuế và thuế suất. 

+ Cho phép khấu trừ những chi phí tạo ra thu nhập như chi phí kinh doanh của hộ kinh doanh, chi phí của người chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chi phí chiết trừ gia cảnh đối với người có thu nhập từ tiền lương, tiền công… Thu nhập còn lại sau khi trừ chi phí phải nộp thuế.

+ Biểu thuế được xác định theo mức luỹ tiến từng phần nhưng tổng mức điều tiết khoảng 30% tổng thu nhập hàng năm của cá nhân. Mức điều tiết này cao hơn mức điều tiết đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện chính sách ưu đãi đối với phát triển sản xuất, kinh doanh và đòi hỏi các cá nhân trong xã hội phải tiết kiệm chi tiêu, đóng góp xây dựng tổ quốc. 

+ Trong thời gian đầu thu hẹp dần khoảng cách thu nhập khởi điểm chịu thuế giữa người trong nước và người nước ngoài, tiến tới thống nhất mức khởi điểm chịu thuế vào những năm cuối thập kỷ.

+ Phương pháp thu thực hiện khấu trừ tại nguồn, quyết toán theo năm.

- Thuế tài nguyên: Thuế tài nguyên là loại thuế thu vào việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Việc thu thuế tài nguyên góp phần bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả; góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Hiện nay thuế tài nguyên được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành dưới hình thức văn bản là Pháp lệnh Thuế tài nguyên. Dự kiến giai đoạn 2006 - 2010 sẽ ban hành Luật thuế tài nguyên, trên cơ sở:

+ Mở rộng diện chịu thuế tài nguyên đối với nước các loại trên nguyên tắc tất cả các tài nguyên khai thác đều chịu thuế. 

+ Tính thuế trên sản lượng khai thác để khuyến khích khai thác, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả. 

+ Mức thuế suất phân loại theo nhóm tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên không tái tạo được mức thuế suất cao hơn tài nguyên tái tạo được. Tài nguyên quý hiếm đánh mức thuế cao hơn tài nguyên thông thường.

+ Giá tính thuế tài nguyên tính theo giá bán tài nguyên trên thị trường và hạn chế việc miễn, giảm thuế tài nguyên. 

- Thuế tài sản:  Thuế tài sản là loại thuế điều tiết một phần thu nhập của những cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản như nhà, ô tô, tàu thuyền; bằng phát minh sáng chế từ đó phát sinh thu nhập và thu nhập do cho thuê, cho sử dụng, mua bán, biếu tặng, thừa kế… từ chuyển dịch tài sản của các cá nhân thông qua việc mua bán, biếu tặng, thừa kế… Dự kiến 2006 - 2010 sẽ ban hành Luật thuế này.

- Thuế bảo vệ môi trường: Đây là loại thuế thu vào các hoạt động gây ô nhiễm môi trường nhằm hạn chế các hoạt động gây ô nhiễm môi trường và có nguồn thu để cải tạo môi trường. Pháp lệnh thuế bảo vệ môi trường được ban hành theo hướng sau: 

+ Đối tượng chịu thuế gồm tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ hay tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường. 

+ Đối với nộp thuế: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tiêu dùng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường. 

+ Căn cứ tính thuế: Là doanh thu hoặc chi phí nhân (x) thuế suất. Doanh thu tính thuế là doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Thuế suất dự kiến khoảng từ 0,2% đến 2% hoặc tính theo số tuyệt đối trên một đơn vị sản phẩm.

VI. Nội dung đổi mới quản lý thuế 

Mục tiêu chiến lược của công tác quản lý thuế là đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế, phí vào ngân sách nhà nước; cải tiến quy trình quản lý thuế, đẩy nhanh áp dụng công nghệ tin học vào việc quản lý thuế; cải cách bộ máy quản lý thuế, nâng cao trình độ cán bộ thuế để chống thất thu về thuế, phí. Để thực hiện tốt chiến lược nêu trên phải chú trọng làm tốt các công việc quản lý thuế chủ yếu sau đây: 

- Từng bước nâng dần tỷ lệ tổ chức, cá nhân nộp thuế theo phương pháp kê khai; tiến tới tổ chức, cá nhân tự giác nộp thuế bằng cơ chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế. Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan thuế trong việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm về thuế, chống thất thu thuế, bảo đảm bình đẳng và công bằng xã hội. 

Đối với hố sản xuất, kinh doanh cá thể chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ nộp thuế theo mức ấn định, cần phải cải cách phương pháp ấn định thuế bảo đảm rõ ràng, minh bạch, công khai, dân chủ.

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục và cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ người nộp thuế để nâng cao tính tự giác và trách nhiệm của người nộp thuế.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm về thuế. 

- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ tin học vào công tác quản lý thuế để tăng cường hiệu quả quản lý thuế.

- Uỷ nhiệm c ho UBND phường, xã trực tiếp thu một số khoản thu phát sinh trên địa bàn và gắn với nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

- Kiện toàn lại hệ thống quản lý thuế theo hướng cải cách hành chính thuế, nâng cao quyền hạn, trách nhiệm, hiệu lực và hiệu quả của bộ máy quản lý thuế./.

� Lần thứ nhất, Nghị quyết 90/NQ-UBTVQH10 ngày 3/9/1999; Lần thứ hai, Nghị quyết 240/NQ-UBTVQH10 ngày 27/10/2000; Lần thứ ba, Nghị quyết 50/2001/NQ-QH10 ngày 27/10/2000; Lần thứ tư; Nghị quyết 09/2002/NQ-QH11 ngày 28/11/2002; Lần thứ năm, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT năm 1997 ngày 3/5/2003-18/6/2003; Lần thứ sáu, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế TTĐB và Luật GTGT; Luật thuế GTGT năm 2008, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2009 được thay thế cho các Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành (Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 được Quốc hội Khóa XII thông qua ngày 3/6/2008).


�  Luật số 08/2003/QH11 ngày 17/6/2003 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế TTĐB năm 1998, có hiệu lực từ 01/01/2004; Luật số 57/2005/QH11 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế TTĐB năm 2003 và Luật thuế GTGT năm 2003, có hiệu lực từ 01/01/2006.
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